       bộ giáo dục và đào tạo              cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

         Trường Đại học Vinh                              Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

               Số: 1389/ ĐHV-KHTB                                                Vinh,  ngày  14  tháng 6 năm 2010
       V/v tổng kết hoạt động KHCN năm học 2009-2010
                 đăng ký nhiệm vụ KHCN năm học 2010-2011
          Kính gửi:   Các khoa chuyên ngành, các trung tâm nghiên cứu 

Thực hiện Quyết định số 1041/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy định về tiêu chí giao nhiệm vụ và kinh phí sự nghiệp KHCN, Công văn số 1196/BGDĐT-KHCNMT, ngày 11 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nội dung hoạt động khoa học và công nghệ và dự toán năm 2010 và Quyết định số 144/KH-TB ngày 21 tháng 01 năm 2005 của Hiệu trưởng Nhà trường ban hành “Quy định tạm thời về việc quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ", Nhà trường yêu cầu các Khoa đào tạo, các Trung tâm nghiên cứu thực hiện một số yêu cầu sau:

I. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ trong năm học 2009-2010
Yêu cầu bám sát Quy định tạm thời về việc quản lý các hoạt động khoa học công nghệ (KHCN) ban hành theo Quyết định số 144/KH-TB ngày 21 tháng 01 năm 2005 của Hiệu trưởng Nhà trường  và làm báo cáo theo các nội dung:

  1.1.  Tình hình thực hiện các nhiệm vụ KHCN năm học 2009-2010  

Yêu cầu các đơn vị đánh giá các chi tiết tình hình thực hiện các nhiệm vụ KHCN (đánh giá rõ từng mặt đã làm được, những mặt chưa làm được (kèm theo các số liệu cụ thể).
   
1.1.1. Số đề tài các cấp: Nhà nước, Bộ, Trường, Tỉnh, địa phương... (kể cả các đề tài không lấy ngân sách từ Bộ GD&ĐT) đã nghiệm thu và xếp loại trong năm học 2009 (thống kê theo từng loại). Tình hình thực hiện các đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ mới đăng ký trong 6 tháng đầu năm 2010.           


1.1.2.  Số bài báo đã đăng trên các tạp chí khoa học (của trường đại học trở lên); thống kê chi tiết các bài báo đã đăng năm 2010: tên bài báo, các tác giả, tên tạp chí, tập, số, năm, trang...(đối với các bài báo đã được thống kê theo yêu cầu của Công văn 1365/ĐHV-KHTB ngày  11 tháng 6 năm 2010 của Hiệu trưởng nhà trường thì không thống kê nữa) 


1.1.3. Số giáo trình, sách, bài giảng điện tử đã nghiệm thu, biên soạn; thống kê chi tiết các sách đã xuất bản tại các NXB Quốc gia, các trường đại học, các tỉnh (tên sách, các tác giả, NXB, năm xuất bản, số trang).  
           
1.1.4. Thành tích hướng dẫn nghiên cứu sinh, cao học, sinh viên NCKH (số liệu cụ thể).

           1.1.5. Tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn, xêmina khoa học (nêu tên các xêmina đang hoạt động).


  1.1.6. Các Hội nghị, Hội thảo Khoa học do đơn vị tổ chức (hoặc đồng tổ chức): Tên Hội nghị (Hội thảo), ngày tiến hành, số lượng người tham gia...
     1.2.7.  Các kiến nghị của đơn vị nhằm thực hiện tốt Quyết định số 144/KH-TB ngày 21 tháng 01 năm 2005 của Hiệu trưởng Nhà trường. 

 I.2. Thống kê các hoạt động khoa học công nghệ trong năm học 2009-2010 của từng cá nhân trong đơn vị theo các mục dưới đây (theo điều 26 của Quy định tạm thời ban hành theo Quyết định 144/KH-TB ngày 21/01/2005); có mẫu kèm theo. 


I.3. Hồ sơ tổng kết các hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2009-2010 các đơn vị nộp cho Phòng Quản lý khoa học-Thiết bị gồm:  

        II.  Xây dựng kế hoạch khoa học công nghệ năm học  2010-2011
Dựa vào phần 1.1 để nêu các định hướng về hoạt động KHCN của đơn vị năm học 2010-2011 nói chung và xây dựng danh mục đề tài cấp Trường năm học 2010-2011 
  III.   Hồ sơ nộp cho Phòng Quản lý Khoa học-Thiết bị gồm: 
- Các báo cáo theo nội dung 1.1, 1.2 và danh sách các cá nhân đi học NCS, Thạc sĩ, bồi dưỡng,.. có quyết định; nộp trước 18 tháng 6 năm 2010.

            -  Danh mục đề tài cấp Trường năm học 2010-2011; gồm danh sách tổng hợp chung và  01 bản đề xuất (cho mỗi đề tài). Danh mục này phải được Hội đồng KH&ĐT khoa thông qua và xếp theo thứ tự ưu tiên; nộp trước 20 tháng 8 năm 2010
   Nơi nhận:                                                                      hiệu trưởng
- Các đơn vị trong trường




(đã ký)
- Lưu HC-TH, QLKH-TB
Bảng thống kê các hoạt động 

nghiên cứu khoa học công nghệ trong năm 2009 - 2010
Họ và tên:

Chức danh: 

Học vị:

Đơn vị:

	Các hoạt động khoa học và công nghệ
	Các hoạt động khoa học và công nghệ đã thực hiện
(ghi đầy đủ các thông số: tên đề tài, mã số; tên bài, tên tạp chí, số xuất bản, trang số; xác nhận nghiệm thu;  kèm theo minh chứng)
	Quy điểm

	1. Chủ trì đề tài khoa học cấp:..............


	
	

	2. Các bài báo đã công bố trong năm học 2009-2010

	
	

	3. Các giáo trình, sách, bài giảng điện tử đã nghiệm thu, xuất bản trong năm học 2009-2010

	
	

	4. Thành tích hướng dẫn NCS đã bảo vệ, hướng dẫn học viên cao học có bài báo được đăng
	
	

	5. Đọc chuyên đề bồi dưỡng cán bộ, thuyết trình xêmina...


	
	

	Tổng cộng:
	
	


Ghi chú: Nếu không khai hết trong « đã chỉ

Vinh, ngày      tháng       năm  2010

thì kê khai thành tờ riêng và đính kèm 

              Ký tên

(có thể tìm mẫu này trên WEBSITE VINH  

UNIVERSITY, mục phòng QLKH-TB, văn bản)

 Những bài báo đã nộp bản phôtôcopy cho Phòng QLKH-TB, hoặc trên tạp chí Khoa học Trường ĐH Vinh nếu kê khai thì không cần nộp minh chứng. 
định mức hoạt động khoa học và công nghệ

Định mức hoạt động khoa học và công nghệ cho từng đối tượng theo số điểm quy đổi tối thiểu phải có trong năm học được quy định như sau:

                   - Giáo sư                                                       2,0 điểm;

                   - Phó Giáo sư, Giảng viên chính               1,5 điểm;

                   - Giảng viên                                                 1,0 điểm;

                   -  Trợ giảng                                                  0,25 điểm.     

	
	Điểm 
	
	
	

	Chủ nhiệm chương trình, đề tài độc lập cấp Nhà nước
	2,0
	
	
	

	Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ, nhánh đề tài cấp Nhà nước
	1,0
	
	
	

	Chủ nhiệm đề tài cấp Trường
	0,75
	
	
	

	Chủ nhiệm đề tài cấp Khoa
	0,5


	
	
	


Điều 26.  Cách tính điểm đối với các loại hoạt động khoa học và công nghệ

        26.1. Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học các cấp chỉ được tính điểm khi đã được đánh giá nghiệm thu ở cấp quản lý chương trình, đề tài nghiên cứu đó và kết quả nghiệm thu từ loại hoàn thành trở lên (có minh chứng gửi phòng Quản lý Khoa học-Thiết bị).

          -  Chủ nhiệm chương trình, đề tài độc lập cấp Nhà nước được tính  2,0 điểm;

          - Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ, nhánh đề tài cấp Nhà nước được tính 1,0 điểm (các đề tài thuộc chương trình nghiên cứu cơ bản cấp Nhà nước không được tính điểm);

          - Chủ nhiệm đề tài cấp Trường được tính   0,75 điểm;

          - Chủ nhiệm đề tài cấp Khoa được tính   0,5 điểm;

          - Phó chủ nhiệm, Thư ký chương trình, đề tài độc lập cấp Nhà nước thì được tính bằng  1/3 số điểm của Chủ nhiệm chương trình, đề tài cấp đó;

          - Chủ nhiệm đề mục của chương trình, đề tài cấp nào thì được tính bằng  1/4 số điểm của chủ nhiệm chương trình, đề tài cấp đó. Những người tham gia nghiên cứu đề tài chỉ được tính điểm bài báo mà mình đóng góp.

        26.2. Bài báo được tính điểm là bài đã được đăng hoặc nhận đăng, có minh chứng gửi cho Phòng Quản lý Khoa học-Thiết bị và chưa được tính điểm trong các năm trước đó. Bài báo khoa học do nhiều người viết chung thì số điểm được chia đều cho số đồng tác giả.

        - Bài báo thuộc các ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật được đăng ở Tạp chí khoa học quốc tế bằng một trong các tiếng Nga, Anh, Pháp, Đức, Trung mỗi bài tính 1,5 điểm. 

       - Bài báo thuộc các ngành khoa học xã hội được dịch đăng ở Tạp chí khoa học quốc tế bằng một trong các tiếng Nga, Anh, Pháp, Đức, Trung mỗi bài tính 1,5 điểm. 

       - Bài báo thuộc các ngành khoa học xã hội được đăng ở Tạp chí khoa học nước ngoài mỗi bài tính 1,0 điểm.  

        - Bài báo đăng ở Tạp chí khoa học chuyên ngành cấp quốc gia, Kỷ yếu Hội nghị khoa học cấp quốc gia, quốc tế (có Hội đồng biên tập, xuất bản và nộp lưu chiểu sau ngày tổ chức Hội nghị) mỗi bài tính 1,0 điểm;

        - Bài báo đăng ở Tạp chí khoa học trường đại học, viện nghiên cứu, bộ, ngành  (đã có giấy phép xuất bản của Bộ Văn hoá Thông tin) mỗi bài tính 0,75  điểm;

       - Bài báo đăng ở Thông báo khoa học trường đại học, viện nghiên cứu, bộ, ngành (chưa có giấy phép xuất bản của Bộ Văn hoá Thông tin) hoặc đăng toàn văn tại Kỷ yếu Hội nghị khoa học trường, viện, ngành (chưa có giấy phép xuất bản của Bộ Văn hoá Thông tin) mỗi bài tính 0,5 điểm;

      - Bài báo đăng ở Thông tin khoa học các tỉnh, ngành mỗi bài tính 0,4 điểm. 

      - Bài báo đăng ở Kỷ yếu Hội nghị khoa học trường đại học, Thông tin khoa học các tỉnh, ngành mỗi bài tính 0,25 điểm. 

      - Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ có xác nhận của Khoa (hoặc tương đương) cho phép ứng dụng sản phẩm thì được tính 0,25 điểm; Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ có xác nhận của trường, sở (hoặc tương đương) cho phép ứng dụng sản phẩm thì được tính 0,5 điểm; Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ có xác nhận của tỉnh (hoặc tương đương) cho phép ứng dụng sản phẩm thì được tính 0,75 điểm; Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ có xác nhận của bộ, ngành (hoặc tương đương) cho phép ứng dụng sản phẩm thì được tính 1,0 điểm (nếu các kết quả này chưa được tính điểm hoạt động khoa học và công nghệ theo các mục trên).

      - Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ được Nhà nước cấp bằng phát minh, sáng chế nhưng chưa tính điểm hoạt động khoa học và công nghệ theo các mục trên thì được tính 1,5 điểm.    

        26.3.  Sách, giáo trình, bài giảng điện tử được tính điểm cho hoạt động khoa học và công nghệ là sách, giáo trình, bài giảng đã xuất bản, nộp lưu chiểu hoặc đã được Hội đồng từ cấp trường trở lên nghiệm thu, có minh chứng đầy đủ gửi Phòng Quản lý Khoa học-Thiết bị và chưa tính điểm cho hoạt động khoa học và công nghệ trong các năm trước đó. Sách do tập thể tác giả viết thì công trình được chia đều cho số tác giả, nếu có chủ biên thì chủ biên được cộng thêm  1/5 số điểm của cuốn sách đó.

       - Sách chuyên khảo hay giáo trình do nhà xuất bản cấp quốc gia xuất bản được tính 4,0 điểm.

       - Sách chuyên khảo hay giáo trình do nhà xuất bản hay trường đại học địa phương xuất bản được tính  3,0 điểm.

       - Sách tham khảo, hướng dẫn thực hành do nhà xuất bản cấp quốc gia xuất bản được tính 2,5 điểm.

       - Sách tham khảo, hướng dẫn thực hành do nhà xuất bản hay trường đại học địa phương xuất bản được tính  2,0  điểm.

       - Bài giảng điện tử mỗi học phần (đã nghiệm thu) được tính 0,5 điểm.

       26.4. Hướng dẫn nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ thì tập thể hướng dẫn được tính 2,0 điểm (nếu các năm trước đó chưa tính), trong đó người hướng dẫn chính được tính 2/3, người hướng dẫn phụ được tính 1/3. Nếu nghiên cứu sinh sau 2 năm làm việc trong nước được đi thực tập và bảo vệ ở nước ngoài theo đề tài đó thì tập thể hướng dẫn được tính 1,0 điểm. 

       Học viên cao học và sinh viên có bài báo được đăng hoặc nhận đăng trên các Tạp chí khoa học hoặc Thông báo khoa học trong năm thì người hướng dẫn được tính 1/2  số điểm của bài báo đó.

       26.5.  Đọc chuyên đề bồi dưỡng cán bộ, thuyết trình cho xêmina tổ chuyên môn mỗi buổi (tương đương 4 tiết, có minh chứng bài giảng dùng để đọc và sổ biên bản tổ chuyên môn) được tính  0,15 điểm và số điểm loại này được tính không quá 1,0 điểm. 

 Mẫu:  Đề xuất đề tài KH&CN cấp Trường

ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG

1. Tên đề tài:

2. Lĩnh vực nghiên cứu:

	Tự nhiên
	
	    Kỹ thuật
	
	Môi trường
	

	Kinh tế; XH-NV
	
	  Nông Lâm
	
	ATLĐ
	

	Giáo dục
	
	  Y Dược
	
	Sở hữu 

trí tuệ
	


3. Tính cấp thiết:

4. Mục tiêu:

5. Nội dung chính:

6. Sản phẩm và kết quả dự kiến:

6.1.  Sản phẩm khoa học:

· Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước ngoài: 



· Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước: 
            

· Số lượng sách xuất bản: 


                        

      6.2. Sản phẩm đào tạo: Số lượng tiến sĩ, số lượng thạc sĩ.

      6.3.  Sản phẩm ứng dụng: Mô tả tóm tắt về sản phẩm dự kiến, phạm vi, khả  năng và địa chỉ ứng dụng,...

6.4. Các sản phẩm khác:
7. Hiệu quả dự kiến: 

8. Nhu cầu kinh phí dự kiến:

9. Thời gian nghiên cứu dự kiến:

Ngày      tháng        năm 
                                                                                Đơn vị/Cá nhân đề xuất
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